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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
                          ( Mỗi học sinh đọc thành tiếng trong khoảng 3 phút)

1. Đọc âm, vần (3 điểm)
      Mỗi em đọc 10 âm, vần khác nhau trong bảng sau (Thời gian: 1 phút)
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2. Đọc các từ ngữ (3 điểm). Mỗi em đọc 5 từ bất kì trong bảng sau (Thời gian: 1 phút)
	rau ngãt
	lau sậy
	kêu gọi
	gọng kính
	trống chiêng

	thơm ngát
	que kem
	nhà trường
	bướu cổ
	sóng biển

	gần gũi
	trời rét
	giữa trưa
	nền nhà
	vòng tròn

	giếng khơi
	viên phấn
	nải chuối
	cuồn cuộn 
	phẳng lặng

	bánh nướng
	trỉa đỗ
	leo trèo
	kim khâu 
	chăm làm


3. Đọc đoạn ứng dụng (4 điểm). Mỗi em đọc một trong các đoạn (câu) ứng dụng. 
(Thời gian: 1 phút)

	Nhà Sáo Sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, lại có nhiều châu chấu cào cào bay nhảy. 

	Giờ ra chơi, nhóm bạn nam chạy thi, mấy bạn nữ thì rủ nhau chơi nhảy dây, nhảy «. 

	Nhà của Sên ở ngay trên tàu lá chuối trong vườn.  Nhà của Dế MÌn thì ở gần bãi cỏ non. 

	Mùa thu, những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn.

	Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn còn gà mẹ thì dẫn đàn con đi kiếm mồi.



	            Giáo viên coi
      (Kí và ghi rõ họ tên)
	Giáo viên chấm

(Kí và ghi rõ họ tên)
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CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
(Phần kiểm tra đọc)

1. Đọc thành tiếng các âm, vần: 3 điểm

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0, 3 điểm/vần.

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/âm hoặc vần): Không cho điểm.

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ : 3 điểm

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0, 6 điểm/1từ ngữ.

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/1từ ngữ): Không cho điểm.

3. Đọc thành tiếng một trong các đoạn (câu) ứng dụng: 4 điểm

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: Mỗi câu (trong đoạn), mỗi ý (trong câu): 2 điểm.

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/1từ ngữ): Không cho điểm.
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	B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT(10 điểm) - Thời gian: 20 phút
    GV đọc cho học sinh nghe - viết (Viết ra giấy ô li)
1. Viết vần(2 điểm) : 

         ăng,  uôi, anh, ây
2. Viết từ (4 điểm) 

 ®«ng nghịt
trống chiêng

múi bưởi
kênh rạch

3. Viết câu (4 điểm):
 Con gì mào đỏ

 Lông mượt như tơ

 Sáng sớm tinh mơ

 Gọi người thức dậy?
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CUỐI KÌ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
(Phần kiểm tra viết)

1. Viết vần(1 điểm): 2 điểm. 
- Viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, đều nét, đúng mẫu chữ, đúng khoảng cách, thẳng dòng: 0,5 điểm/vần.

- Viết đúng chính tả, không đều nét, không đúng cỡ chữ, không đúng mẫu chữ, không đúng khoảng cách, không thẳng dòng: 0,25 điểm/vần.

- Viết sai hoặc không viết được: không được điểm
2. Viết từ (5 điểm) 

- Viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, đúng mẫu chữ, đúng khoảng cách, thẳng dòng: 0,5 điểm/ chữ
- Viết đúng chính tả, không đều nét, không đúng cỡ chữ, không đúng mẫu chữ, không đúng khoảng cách, không thẳng dòng: 0,25 điểm/ chữ
- Viết sai hoặc không viết được: không được điểm

3. Viết câu (4 điểm):
- Viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, đúng mẫu chữ, đúng khoảng cách, thẳng dòng: 1điểm/câu (dòng thơ) – 0,25 điểm/ chữ

- Viết đúng chính tả nhưng chữ viết không đều nét, không đúng cỡ chữ, không đúng mẫu chữ, không đúng khoảng cách, không thẳng dòng: 0,5 điểm/câu (dòng thơ .

- Viết sai hoặc không viết được: 0 điểm

* Lưu ý: 

     - Toàn bài viết đúng, đủ âm vần, từ song chữ viết không đúng cỡ chữ, không đều nét, không đảm bảo về độ cao, khoảng cách các con chữ ...... thì cho 1/2 tổng số điểm.

    - Toàn bài viết đúng, đủ âm, vần, từ  nhưng không đẹp, có tẩy xoá thì trừ 1 điểm trình bày .



















